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TÓM TẮT Kết quả 4 đợt khảo sát thực hiện vào các năm 1998 và 1999 cho thấy vào 

mùa khô ảnh hưởng của sông không đáng kể: không có sự khác biệt nhiều 
giữa giá trị trung bình các yếu tố khảo sát giữa trạm liên tục (gần cửa sông), 
khu vực gần bờ và khu vực xa bờ; chỉ ghi nhận được hàm lượng cao hơn một 
ít của COD, silicate và Mn ở khu vực gần bờ và cửa sông; vào thời kỳ này giá 
trị trung bình của COD, Fe, Zn và hydrocarbon cao hơn mức cho phép. Vào 
mùa mưa có sự khác biệt của đặc điểm hóa môi trường giữa các khu vực nói 
trên do ảnh hưởng của sông mạnh hơn, ảnh hưởng này thể hiện qua hàm 
lượng cao hơn của các yếu tố ammonia, nitrate, silicate, P hữu cơ, Fe, Mn và 
phosphate ở cửa sông và khu vực gần bờ. Giá trị trung bình của COD, 
nitrate, Fe, Zn và hydrocarbon cao hơn mức cho phép. 
Trong cả 2 mùa mưa và khô phosphate đóng vai trò yếu tố dinh dưỡng giới 
hạn. Sự tăng hàm lượng của muối dinh dưỡng này vào mùa khô nóng (do 
hiện tượng khoáng hóa) có thể gây ra bloom của thực vật nổi. Do đó cần có 
các hoạt động giám sát môi trường thường xuyên vào thời kỳ này. 
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ABSTRACT Data collected from 4 investigations performed during 1998-1999 indicate 
that in dry season mean values of investigated parameters at continuous 
station (near river mouth) and in nearshore and offshore areas were not 
obviously different except for the cases of COD, silicate and Mn (higher in 
river mouth and nearshore area); in this period the mean value of COD and 
mean concentrations of Fe, Zn were higher than corresponding critical values 
described in Vietnamese Fishery Water Standard. In rainy season the river 
mouth and nearshore area were characterized by higher value of COD and 
higher concentrations of ammonia, nitrate, silicate, phosphate, organic P, Fe 
and Mn. COD, nitrate, Fe, Zn and hydrocarbon were parameters causing 
pollution in the bay. 
Around the year phosphate is the limiting nutrient in the bay. The increase 
in concentration of this element in hot dry season (due to the mineralisation) 
may be the cause of phytoplankton bloom. Therefore it is necessary to 
perform permanently monitoring activities in this period. 
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I. MỞ ĐẦU 
 
 Vịnh Phan Thiết là một vịnh mở 
(giới hạn bởi các kinh độ 110o00’00’’, 
110o20’00’’Đ và các vĩ độ 10o42’00’, 
10o57’30’’B) nằm về phía đông thành 
phố Phan Thiết. Vịnh có độ sâu nhỏ hơn 
20m và có bề mặt tương đối thoải. Các 
điều kiện hóa môi trường của vịnh chưa 
được nghiên cứu nhiều. Vào các năm 
1998 và 1999 trong khuôn khổ hợp đồng 
với tỉnh Bình Thuận và đề tài cấp 
Trung tâm KHTN&CN Quốc Gia (chủ 
nhiệm: Bùi Hồng Long) vịnh này đã 
được khảo sát về các đặc điểm thủy văn-
động lực, hóa học và sinh học. 
 Báo cáo này trình bày các nét cơ 
bản về đặc điểm hóa môi trường vịnh 
Phan Thiết dựa trên kết quả 4 đợt khảo 
sát được tiến hành vào các năm nói 
trên. 

 Tác giả chân thành cảm ơn Tiến sĩ 
Bùi Hồng Long đã tạo điều kiện thuận 
lợi để hoàn thành báo cáo này. 
 
II. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG 
PHÁP 
 
 Nguồn tài liệu là kết quả phân tích 
99 mẫu nước (thu tại 12 trạm mặt rộng 
và 1 trạm liên tục trong 4 đợt khảo sát 
tháng 6, 10 năm 1998 và tháng 5, 10 
năm 1999) và 8 mẫu trầm tích (thu vào 
tháng 6 năm 1998). Vị trí các trạm thu 
mẫu được trình bày trong hình 1. Các 
yếu tố được phân tích gồm có: 
 - Mẫu nước: pH, COD, muối dinh 
dưỡng, chất hữu cơ (99 mẫu), kim loại 
nặng (89 mẫu), vật lơ lửng (11 mẫu) và 
hydrocarbon (21 mẫu). 

Hình 1: Vị trí các trạm thu mẫu 
Location of sampling stations 
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- Mẫu trầm tích: kim loại nặng (8 
mẫu). 

Mẫu được thu, bảo quản và phân 
tích theo các tiêu chuẩn hiện hành 
(APHA, 1995). Việc đánh giá chất lượng 
môi trường dựa trên Tiêu Chuẩn Việt 
Nam (Cục Môi Trường, 1995) và Tiêu 
Chuẩn Nước Thủy Sản Trung Quốc 
(Guao Shenquan et al., 1991). 
 
III. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

1. Môi trường nước 

Thời kỳ tháng 5-6: Trong thời kỳ 
này pH dao động từ 7,95-8,11, trung 
bình (TB) 8,04, hàm lượng nitrite thấp 
(1,3-5,0, TB 3,1g/l), hàm lượng nitrate-
N (62-135, TB 94g/l) N hữu cơ (425-
620, TB 510g/l) và silicate-Si (104-526, 
TB 234g/l) ở mức trung bình trong lúc 
phosphate và P hữu cơ có hàm lượng 
khá cao (phosphate-P: 5,0-17,5, TB 
10,6g/l; P hữu cơ: 22,5- 160,0, TB 
43,1g/l), giá trị cao đột biến của P hữu 
cơ gặp tại trạm 22 vào tháng 5/1999. 
Các kim loại nặng đều có phạm vi dao 
động  rộng trong  đó Fe và  Zn có mức  
hàm lượng cao nhất, Pb, Cd, Cr, Hg có 
mức hàm lượng thấp nhất. Phạm vi dao 

động và giá trị trung bình của các kim 
loại nặng trong thời kỳ này như sau:  

Fe: 65-290g/l, TB: 160g/l;  
Zn: 4,0-48,8g/l, TB: 24,7g/l; 
Pb: 0,2-1,8g/l, TB: 1,0g/l;  
Cr: 0,0-4,1g/l, TB: 1,3g/l;  
Mn: 0,8-15,4g/l, TB: 2,6g/l; 
As: 1,5-5,9g/l, TB: 3,3g/l; 
Cd: 0,1-0,4g/l, TB: 0,3g/l; 
Hg: 0,1-0,5g/l, TB: 0,3g/l. 
Hàm lượng hydrocarbon dao động 

từ 171 đến 950g/l với giá trị trung bình 
619g/l. 

Các khu vực gần bờ (1, 4, 5, 13, 16, 
23, LT) và khu vực xa bờ (các trạm còn 
lại) chỉ có sự  khác biệt về hàm lượng 
trung bình của một số ít yếu tố như  
COD, silicate, Mn… (Bảng 1).  

Biến động theo các thời điểm trong 
ngày của các yếu tố tại trạm liên tục 
(LT) gần cửa sông (từ 11g ngày 14/6 đến 
7g ngày 15/6/1998) được minh họa trong 
hình 2. Giá trị trung bình và phạm vi 
dao động của các yếu tố tại trạm liên 
tục này được so sánh với các giá trị 
tương ứng của toàn khu vực khảo sát 
(Bảng 2) qua đó có thể thấy vào thời kỳ 
này ảnh hưởng của sông không đáng kể. 

 

 
Bảng 1: Giá trị thống kê của hàm lượng các yếu tố ở các khu vực khác nhau (tháng 5-6) 

Statistic values of element concentrations in various areas (May-June) 
 

Các thông số cơ bản và yếu tố dinh dưỡng  
Basic parameters and nutritive elements 

Khu vực Giá trị pH COD NO2-N NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc 

   mg/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l 
Gần bờ  TB 8,04 15,04 3,4 91 10,8 250 499 41,3 

 CÑ 8,09 36,40 4,7 135 17,5 446 580 69,0 
 CT 7,95 6,10 2,4 62 7,0 104 425 28,5 
 n 17 17 17 17 17 17 17 17 

Xa bờ TB 8,05 12,59 2,9 97 10,3 217 521 45,0 
 CÑ 8,11 27,20 5,0 118 14,0 526 620 160,0 
 CT 8,00 3,40 1,3 65 5,0 106 465 22,5 
 n 16 16 16 16 16 16 16 16 
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Bảng 1 (tiếp theo) 
Kim loại nặng  
Heavy metals 

Khu vực Giá trị Fe Mn Zn Cu Pb As Cd Hg Cr 

  g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l 
Gần bờ  TB 156 3,1 24,1 3,4 1,1 3,3 0,3 0,3 1,4 

 CÑ 290 15,4 48,8 11,5 1,8 4,5 0,4 0,5 4,1 
 CT 65 0,8 4,0 1,6 0,3 1,5 0,1 0,1 0,4 
 n 16 16 16 16 16 16 8 8 8 

Xa bờ TB 164 2,0 25,4 3,3 0,9 3,4 0,3 0,3 1,3 
 CÑ 282 6,1 37,4 9,4 1,7 5,9 0,4 0,5 2,2 
 CT 85 0,8 7,3 1,6 0,2 1,7 0,2 0,2 0,0 
 n 14 14 14 14 14 14 6 6 6 

 
 

Bảng 2: So sánh hàm lượng các yếu tố tại trạm LT và toàn khu vực (tháng 6/1998) 
Statistic values of element concentrations at continuous station and  

in whole of investigated area (June/1998) 
 
Trạm liên tục 
Continuous station 
G Trị pH COD NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu Pb As 

  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 7,97 8,81 100 9,3 272 488 41,9 185 6,1 16,9 2,3 0,7 3,7 
CÑ 8,01 16,30 126 12,7 354 580 54,3 303 33,7 35,6 3,7 1,3 7,3 
CT 7,90 5,10 81 4,5 147 420 34,5 110 1,0 6,0 1,3 0,3 2,1 

 
Toàn khu vực 
Whole area 
G Trị pH COD NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu Pb As 

  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 8,04 7,44 82 8,9 240 513 36,7 219 2,9 19,9 3,7 0,7 3,3 
CÑ 8,11 13,40 118 12,5 526 620 43,5 290 6,1 37,1 11,5 1,3 5,9 
CT 7,95 3,40 62 5,0 122 425 28,0 133 0,8 4,0 1,6 0,2 1,5 

 
 

Thời kỳ tháng 10: pH dao động từ 
7,73-8,17, trung bình (TB) 8,07, hàm 
lượng trung bình của nitrite, nitrate và 
silicate cao hơn thời kỳ tháng 5-6 một 
chút, phạm vi dao động cũng lớn hơn 
(nitrite - N: 1,2 - 8,41, TB 4,08 g/l; 
nitrate-N: 53-195, TB 100g/l; silicate-
Si: 172-2715g/l, TB: 562g/l). Các chất 
hữu cơ có hàm lượng cao hơn thời kỳ 
tháng 5-6 rõ rệt: (N hữu cơ: 570-864g/l, 

TB 692g/l; P hữu cơ: 29,5-107,0g/l, TB: 
68,1g/l). COD biến động trong phạm vi 
lớn (2,90-20,70mg/l) với giá trị trung 
bình 10,21g/l. Tương tự thời kỳ tháng 
5-6, các kim loại nặng đều có phạm vi 
dao động rộng, Fe và Zn vẫn là các kim 
loại có mức hàm lượng cao nhất, Cu, Pb 
và As có mức hàm lượng thấp nhất. 
Nhìn chung giá trị trung bình của các 
kim loại Pb và As tương đương thời kỳ 
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tháng 5-6 trong lúc giá trị trung bình 
của Fe, Mn và Zn cao hơn. Khoảng dao 
động và giá trị trung bình của các kim 
loại nặng trong thời kỳ này như sau:  

Fe: 50-623g/l, TB: 184g/l;  
Zn: 10,8-106,6g/l, TB: 30,4g/l; 
Pb: 0,4-1,3g/l, TB: 0,9g/l;  
Mn: 1,0-67,2g/l, TB: 9,3g/l; 
As: 1,9-5,7g/l, TB: 3,2g/l; 
Hàm lượng của 11 mẫu vật lơ lửng 

được phân tích dao động trong khoảng 

13,2 - 25,0 mg/l, TB 17,6 mg/l. Giá trị 
trung bình của hàm lượng hydrocarbon 
là 511g/l với khoảng dao động 162-
797g/l.   

Giữa khu vực gần bờ và khu vực xa 
bờ cũng có sự  khác biệt về hàm lượng 
trung bình của một số yếu tố, đặc biệt là 
phosphate, silicate, Fe, Mn và Zn (Bảng 
3). 

 

 
 

Bảng 3: Giá trị thống kê của hàm lượng các yếu tố ở các khu vực khác nhau (tháng 10) 
Statistic values of element concentrations in various areas (October) 

 
Các thông số cơ bản và yếu tố dinh dưỡng 
Basic parameters and nutritive elements 

Khu vực Giá trị pH COD NO2-N NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc 

   (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

Gần bờ TB 8,04 9,72 4,8 102 8,3 716 690 69,8 
 CÑ 8,17 20,70 8,4 195 18,0 2715 853 106,9 
 CT 7,73 2,90 1,2 53 0,3 172 570 30,2 
 n 18 18 18 18 18 18 18 18 

Xa bờ TB 8,10 10,66 3,4 97 3,6 424 694 66,6 
 CÑ 8,15 17,60 7,0 172 14,5 632 864 96,5 
 CT 8,04 3,20 1,5 62 0,3 294 575 29,5 
 n 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
Kim loại nặng  
Heavy metals 

Khu vực Giá trị Fe Mn Zn Cu Pb As 

  (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

Gần bờ TB 234 13,2 33,9 4,5 0,9 3,1 
 CÑ 623 67,2 106,6 17,1 1,3 5,1 
 CT 50 1,0 10,8 1,7 0,5 1,9 
 n 16 16 16 16 8 16 

Xa bờ TB 131 5,1 26,6 3,6 0,8 3,3 
 CÑ 250 21,6 63,5 9,3 1,2 5,7 
 CT 55 1,0 13,9 1,2 0,4 2,4 
 n 15 15 15 15 6 15 
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Hình 2: Biến động của hàm lượng các yếu tố tại trạm liên tục (tháng 6/1998) 
Variation of element concentration at continuous station (June 1998) 
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Sự biến động theo thời gian của 
các yếu tố tại trạm liên tục (từ 10g ngày 
14/10 đến 10g ngày 15/10/1998 và từ 9g 
ngày 22/10 đến 9h ngày 23/10/1999) 
được trình bày trong các hình 3a và 3b.  

Giá trị trung bình và phạm vi dao 
động của các yếu tố tại 2 lượt trạm liên 

tục này được so sánh với các giá trị 
tương ứng của toàn khu vực (Bảng 4). 
Các dẫn liệu trong bảng này cho thấy 
ảnh hưởng của sông khá rõ rệt và chủ 
yếu liên quan đến các yếu tố nitrate, 
ammonia, silicate, P hc, Fe, Mn và, ở 
mức độ ít rõ hơn, phosphate.

 

Bảng 4: So sánh hàm lượng các yếu tố tại trạm LT và toàn khu vực 
Statistic values of element concentrations at continuous station  

and in whole investigated area  
 

4a: tháng 10/1998 (October 1998) 
Trạm liên tục 
Continuous station 
Giá  pH COD NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu Pb As 

trị  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 7,73 7,34 195 6,7 2353 710 74,5 188,6 25,5 21,0 7,7 1,0 5,1 

CÑ 8,14 13,20 274 11,5 3632 780 92,0 280,0 67,0 26,0 21,4 1,6 16,2 

CT 7,21 3,70 151 5,0 960 635 58,3 97,5 1,0 14,3 2,7 0,3 1,9 
 

Toàn khu vực 
Whole area 
G. Trị pH COD NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu Pb As 

  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 8,09 6,94 121 8,8 563 632 49,2 114 6,7 39,7 6,0 0,8 3,7 
CÑ 8,17 17,6 195 14,5 2353 710 74,5 305 52,3 106,6 17,1 1,3 5,7 
CT 7,73 2,9 53 5,0 324 570 29,5 50 1,0 10,8 2,4 0,4 2,6 

 

4b: thaùng 10/1999 (October 1999) 
 

Trạm liên tục 
Continuous station 
G. Trị pH COD NH3-N NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu As 

  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 7,87 11,78 92 187 18,0 2715 853 106,9 623 67,2 26,7 2,8 3,3 
CÑ 8,04 19,70 160 226 28,0 4900 968 134,3 1500 162,8 31,1 4,2 4,5 
CT 7,61 10,10 54 155 11,0 1140 767 92,8 325 5,3 20,6 2,3 2,0 

 

Toàn khu vực 
Whole area 

G.Trò pH COD NH3-N NO3-N PO4-P SiO3-Si N. hc P. hc Fe Mn Zn Cu As 
  (mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) 

TB 8,07 10,21 27,6 100 5,8 562 692 68,1 184 9,3 30,4 4,0 3,2 
CÑ 8,17 20,70 92 195 18,0 2715 864 106,9 623 67,2 106,6 17,1 5,7 
CT 7,73 2,90 5 53 0,3 172 570 29,5 50 1,0 10,8 1,2 1,9 
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Hình 3a: Biến động của các yếu tố tại trạm liên tục (tháng 10/1998) 
Variation of element concentrations at continuous station (October 1998) 

 

Mực nước (m)

0
1
2
3
4

10h 14h 18h 22h 2h 6h 10h

pH, COD, phosphat-P, P hữu cơ

0

2
4

6
8

10
12

14

10h 14h 18h 22h 2h 6h 10h

pH
, C

O
D

0

20

40

60

80

100

ph
os

ph
at

-P
, P

 h
ữu

 c
ô

pH COD (mg/l) PO4-P (µg/l) P. hc (µg/l)

Nitrat-N, N höõu cô, silicat-Si, Fe

0

200

400

600

800

1000

10h 14h 18h 22h 2h 6h 10h

N
itr

at
-N

, N
 h

ữu
 c

ô

0

1000

2000

3000

4000

Si
lic

at
-S

i, 
Fe

Nitrat-N (µg/l) N hữu cơ (µg/l)
SiO3-Si (µg/l) Fe (µg/l)

Mn, Zn, As, Cu, Pb

0

20

40

60

80

10h 14h 18h 22h 2h 6h 10h

M
n,

 Z
n,

 A
s

0

5

10

15

20

25

Cu
, P

b

Mn (µg/l) Zn (µg/l) As (µg/l)
Cu (µg/l) Pb (µg/l)



 

 97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 3b: Biến động của các yếu tố tại trạm liên tục (tháng 10/1999) 
Variation of element concentrations at continuous station (October 1999) 
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2. Môi trường trầm tích 
Phạm vi dao động và hàm lượng 

trung bình của kim loại nặng trong trầm 
tích được trình bày trong bảng 5. Các số 
liệu ở bảng này cho thấy Fe là kim loại 
chiếm ưu thế mặc dù không có trường 
hợp nào kim loại này có hàm lượng lớn 
hơn 1%. Hàm lượng các kim loại không 
phụ thuộc vào khoảng cách từ bờ (có lẽ 
phụ thuộc vào độ hạt). Các giá trị cực 

đại của Fe và Zn gặp tại trạm 15, giá trị 
cực tiểu của Fe gặp tại trạm 1 và của Zn 
gặp tại trạm 22; Mn có hàm lượng lớn 
nhất tại trạm 3, nhỏ nhất tại trạm 16; 
hàm lượng cao nhất của Cu gặp tại trạm 
13, hàm lượng thấp nhất gặp tại trạm 
16. Do số mẫu được phân tích quá ít nên 
không xem xét được xu thế phân bố theo 
không gian của các yếu tố trên. 

 
 

Bảng 5: Giá trị thống kê hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích 
Statistic values of heavy metal contents in sediments 

 
Yếu tố Fe Mn Zn Cu 

Giá trị (g/g) (g/g) (g/g) (g/g) 

TB 4227 39,28 5,09 0,91 

CÑ 7001 52,42 6,20 1,26 

CT 2314 24,16 3,82 0,62 

n 8 8 8 8 

 
 

Bảng 6: Tỷ số nitrate/phosphate vào các thời kỳ 
Nitrate/phosphate molar ratios in various periods 

 

Thời kỳ 6/1998 5/1999 10/1998 10/1999 

TB 21,6 20,7 34,61 177,97 

CÑ 46,5 46,5 70,51 656,82 

CT 15,1 12,7 11,54 11,07 

n 17 33 17 37 

 
 
IV. MỘT SỐ NHẬN XÉT 

1. Đánh giá chất lượng môi trường 

Chất lượng nước vịnh Phan Thiết 
được đánh giá căn cứ theo Tiêu chuẩn 
nước thủy sản Việt Nam (TCVN 5943-
1995) và Tiêu chuẩn nước thủy sản 

Trung Quốc (Guao Shenquan et al., 
1991): 

- Trong thời kỳ tháng 5-6 chỉ có 3 
yếu tố COD, Fe và Zn cao hơn mức cho 
phép. Hệ số nhiễm bẩn trung bình của 
các yếu tố này lần lượt là 2,48, 2,19 và 
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1,99. Chỉ số ưu dưỡng hóa tính theo 
công thức của Okaichi, 1971 (Guao 
Shenquan et al., 1991) là 3,60. 
Hydrocarbon cũng có thể là tác nhân 
gây nhiễm bẩn với giá trị trung bình 
của 10 mẫu được phân tích là 619 g/l so 
với mức cho phép 300g/l. Đôi lúc 
phosphate và Cu có những giá trị cao 
hơn mức tới hạn (15g/l và 10g/l). 

- Trong thời kỳ tháng 10 môi 
trường nước bị nhiễm bẩn bởi các yếu tố 
COD (hệ số nhiễm bẩn 2,86), nitrate (hệ 
số nhiễm bẩn 1,10), Fe (hệ số nhiễm 
bẩn 1,49), Zn  (hệ số nhiễm bẩn 3,50) và 
hydrocarbon (hệ số nhiễm bẩn 1,70). 
Chỉ số ưu dưỡng lớn hơn thời kỳ tháng 
5-6 (8,87). Tương tự như thời kỳ tháng 
5-6, đôi lúc phosphate và Cu có những 
giá trị cao hơn mức tới hạn. Ngoài ra 
một vấn đề cũng đáng quan tâm là hàm 
lượng ammonia khá cao. 

2. Đặc điểm của các yếu tố dinh 
dưỡng 

Vào cả 2 thời kỳ tháng 5-6 và 
tháng 10 giá trị trung bình của tỷ số 
nitrate/phosphate luôn luôn lớn hơn chỉ 
số Redfield (Bảng 6). Thời kỳ tháng 10 
tỷ số này có giá trị cao hơn rất nhiều 
chủ yếu do hàm lượng phosphate giảm 
(hàm lượng nitrate chỉ tăng rất ít). Như 
vậy phosphate là yếu tố dinh dưỡng giới 
hạn (limiting nutrient) trong vịnh Phan 
Thiết. 

3. Khả năng xảy ra các tai biến môi 
trường - biện pháp phòng ngừa 

Khả năng xảy ra triều đỏ: Các dẫn 
liệu trình bày ở phần trên cho thấy chỉ 
số ưu dưỡng hóa trong thời kỳ tháng 10 
lớn hơn thời kỳ tháng 5-6. Nhìn chung 
do hàm lượng của yếu tố dinh dưỡng giới 
hạn không cao, dự trữ  
hữu cơ không lớn nên ít có khả năng 
xảy ra hiện tượng triều đỏ trong vịnh 
Phan Thiết. Có thể nói sự gia tăng của 

hàm lượng muối phosphate là điều kiện 
cần thiết để bloom của thực vật nổi xảy 
ra. Do đó hiện tượng này dễ xảy ra vào 
thời kỳ khô nóng (như vào tháng 
4/1992). Một vài trong số các nguyên 
nhân có thể là:  

- Vào thời kỳ này do các điều kiện 
thủy động lực yếu, hàm lượng ôxy hòa 
tan ở tầng đáy thấp, cho phép gia tăng 
sự khoáng hóa các hợp chất chứa P, làm 
tăng hàm lượng phosphate hòa tan, tạo 
điều kiện cho sự gia tăng sinh vật lượng 
thực vật nổi (Phạm Văn Thơm, 1993); 

- Lượng silicate không được cung 
cấp từ các sông, khiến hàm lượng muối 
này giảm gây thuận lợi cho các tảo 
không phải là tảo silic (một số trong 
chúng là các tảo gây hại) trong sự cạnh 
tranh. 

Hiện tượng này có khả năng làm 
giảm chất lượng một số mặt hàng thủy 
sản xuất khẩu và còn có thể gây độc cho 
con người. Sự giảm chất lượng của sò 
lông tại vùng biển Phan Thiết vào mùa 
khô nóng đã từng được ghi nhận (Phạm 
Văn Thơm và Võ Sĩ Tuấn, 1997). Do đó 
cần có các hoạt động giám sát vào thời 
kỳ này để phòng ngừa, giảm thiểu các 
thiệt hại khi xảy ra các tai biến. 

Khả năng xảy ra nhiễm bẩn 
hydrocarbon: các hàm lượng cao của 
hydrocarbon đã được ghi nhận từ những 
năm đầu của thập niên 90 tại vùng biển 
này do hoạt động tàu thuyền và do ảnh 
hưởng của việc khai thác dầu khí (Phạm 
Văn Thơm, 1993). Khi có sự cố trong 
khai thác dầu khí vịnh Phan Thiết là 
nơi có thể bị ảnh hưởng nặng, do đó 
việc xây dựng các biện pháp phòng 
chống là điều hết sức cần thiết. 
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